Trường THPT Lục Nam     Kiểm tra trắc nghiệm lớp 10- Bài số 1
  (Đề thi có 02  trang)                                môn Hoá học 
                                          Thời gian làm bài 1 tiết - Số câu trắc nghiệm: 30 câu.          

                      (Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học).
Họ và tên:....................................................................    Lớp:................... 
Câu 1: Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. 

Câu nào sai  trong số các câu sau:


A. Lớp thứ nhất (lớp K) có 2 electron.


B. Lớp thứ hai (lớp L) có 8 electron.

C. Lớp thứ ba (lớp M) có 3 electron.


D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.
C©u 2: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về nguyên tử oxi? 


A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton. 



B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. 



C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có số khối bằng 16. 



D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có số proton bằng số nơtron.

Câu 3:   Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:


A. electron và proton.


B. proton và n¬tron.


C. n¬tron và electron.


D. electron, proton và n¬tron.

Câu 4: Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng


A. số khối. 

     B. sè n¬tron. 
   C. số proton. 
          D. số nơtron và số proton.
Câu 5: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:


A. proton  và electron.


B. n¬tron và proton.




C. n¬tron và electron.


D. n¬tron, proton và electron.

Câu 6:   Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 19 electron, 19 proton và 20 nơtron?


A. 
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Câu 7:   Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là

A. 2.



B. 5.


C. 7.


D. 9.
Câu 8: Tỉ  lệ về số nguyên tử của 2 đồng vị A và B trong tự nhiên của một nguyên tố X là 27 : 23 trong đó đồng vị A cã 35 proton và 44 nơtron, đồng vị B có nhiều hơn đồng vị A là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là giá trị nào sau đây? 


A. 76,35    
B. 81,86   
C. 80,01    
D. 79,92

Câu 9: Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là
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Câu 10: Các dạng đơn chất khác nhau của cùng một nguyên tố được gọi là các dạng:

A. đồng vị .


B. đồng khối.


C. thù hình.

  D. hợp kim.
Câu 11: Phát biểu nào dưới đây không đúng?


A. Nguyên tử là một hệ trung hoà về điện. 

B. Trong nguyên tử nếu biết số hạt proton có thể suy ra số hạt electron 

C. Trong nguyên tử hạt nơtron và hạt proton có khối lượng xấp xỉ bằng nhau. 


D. Trong nguyên tử nếu biết số proton có thể suy ra số nơtron. 

Câu 12: Tính khối lượng bằng đơn vị u (còn được gọi là đvC) của 5 phân tử  bari sunfat: 

A. 1160 u.



B. 1165 u.

C. 1175 u.

D. 1180 u.
   Cho nguyên tử khối của Ba = 137 ; S = 32 ; O = 16.
Câu 13: Tổng số hạt proton, n¬tron, electron trong nguyên tử 
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A. 28    
B. 30  
C. 19    
D. 32 

Câu 14: Số khối nào dưới đây là số khối của nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử là 10? 


A. 5    
B. 8   
C. 6    
D. 7
Câu 15: Nguyên tố có Z = 16 thuộc loại nguyên tố:

 
A. s


B. p



C. d


D. f

Câu 16: Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện . Cấu hình e của Y là 

A.1s22s22p62d2  
B. 1s22s22p63s2    
C. 1s22s22p6    
D. 1s22s22p63s13p1  

Câu 17: Electron cuối cùng của nguyên tử X được điền vào 3d6 . Số e lớp ngoài cùng của X là  


A. 3 
B. 6. 
C. 5 
D. 2 

Câu 18: Khối lượng nguyên tử cacbon có 6 proton, 8 nơtron, và 6 electron là? 


A. 13gam. 
B. 12u. 
C. 12gam. 
D. 14u. 

Câu 19: M  có các đồng vị sau
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. Đồng vị nào phù hợp với tỉ lệ số p: số n = 13:15 là ? 


A. 
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Câu 20: Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau? 


A. H2SO4 và KHCO3;



B. K2CO3 và NaCl; 
   


C. Ba(OH)2 và NaNO3;



D. CaCl2 và KNO3.

Câu 21: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ với hạt nhân nhất ?

A. Lớp K

B.Lớp L 


C.Lớp M

D. Lớp N

Câu 22: Trong các nguyên tử sau, nguyên tử chứa 8 proton, 8 nơtron và 8 electron là:

 
A. 
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Câu 23: Số electron tối đa của phân lớp 3d là: 

 
A. 6


B. 30



C. 10


D. 14

Câu 24: Trong các kí hiệu sau đây của phân lớp, kí hiệu nào sai ?

 
A. 4f


B. 2d



C. 3p


D. 4s

Câu 25: Tổng số hạt cơ bản (p, n, e)của một nguyên tử X là 28. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Nguyên tử X là:

  A. 
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Câu 26: Clo có hai đồng vị là 
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Cl. Số nơtron của hai đồng vị trên lần lượt là:

 
A. 35 và 37

B. 17  và 17


C. 18 và 20

D. 52 và 54

Câu 27: Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học được phân biệt bởi đại lượng nào sau đây ?

 
A. Số proton

B. Số nơtron


C. Số electron

D. Số hiệu nguyên tử.
Câu 28: Nguyên tử của nguyên tố hoá học nào sau đây có cấu hình electron là  1s22s22p63s2 ?
A. Mg (Z = 12)




B. Na (Z = 11)



C. Al (Z = 13)





D. Ca (Z = 20)

Câu 29: Trong tự nhiên liti có 2 đồng vị: 
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Li chiếm 92,5 % , 
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Li chiếm 7,5 % thành phần phần trăm tổng số nguyên tử.  Nguyên tử khối trung bình của liti là:

 
A. 6,90

B. 6,95


C. 6,925

D. 6,78 

Câu 30: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 2 lớp electron, lớp thứ 2 có 6 electron. Vậy số proton của nguyên tử nguyên tố X là:

 
A. 6


B. 8



C. 10


D.12

-----------------------HÕt-----------------------
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